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Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu hoạt động kinh tế hộ gia đình ở khu
vực nông thôn miền Bắc giai đoạn 1976-1986. Đây là giai đoạn
áp dụng mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung ở miền Bắc cho
cả nưíc sau khi thống nhất và còn ®ưîc gọi là thời kỳ bao cấp.
Hoạt động kinh tế hộ gia đình trong giai đoạn 1976-1986 ®ưîc
thực hiện theo cơ chế hoạt động của hợp tác xã là nhận khoán
việc (1976-1980) và nhận khoán sản phẩm (1981-1985). Đất đai
thuộc sở hữu tập thể của hợp tác xã nông nghiệp cho nên thành
viên hộ gia đình chỉ có thể tham gia lao động với tư cách là xã
viên. Nguồn nhân lực lao động trong hoạt động kinh tế hộ gia
đình chỉ ®ưîc đào tạo theo cơ chế tự đào tạo, cha truyền con nối
và sử dụng lao động sống là chủ yếu. Tỷ lệ hộ gia đình thuần
nông nghiệp và hỗn hợp chiếm hầu hết, rất ít hộ hoạt động theo
hình thức phi nông nghiệp. Có thể nói, hộ gia đình luôn luôn là
đơn vị kinh tế độc lập, phát triển một cách tự chủ và năng động
dù thuộc loại hình thức kinh tế nào, ở trình độ tổ chức và hoạt
động sản xuất kinh doanh như thế nào. Các hình thức kinh tế
hợp tác không “hòa tan” hé gia đình vào tập thể. Ngưîc lại, các
hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trở thành điều kiện, môi
trưêng để hỗ trợ cho sự phát triển đầy đủ hơn của các hoạt động
kinh tế hộ gia đình(1).
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1. Đặt vấn đề

Là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, hoạt động kinh tế
hộ gia đình đóng góp vai trò rất quan trọng trong việc quản lý và sử dụng
các nguồn lực của xã hội và gia đình. Hoạt động kinh tế hộ gia đình là một
hình thức tổ chức kinh tế đặc thù dựa trên các quan hệ gia đình, thể hiện
vai trò của nó trong việc tổ chức gia đình thành một đơn vị sản xuất độc
lập, với những hình thức phân công lao động chủ yếu dựa trên năng lực và
tính tự giác của mỗi thành viên. Hộ gia đình hoạt động kinh tế thông qua
việc sử dụng hiệu quả tối ưu các đặc trưng cơ bản của cá nhân và hộ gia
đình nhằm ổn định và gia tăng thu nhập, đáp ứng các nhu cầu cơ bản trong
đời sống. Ngoài ra, hộ gia đình còn thực hiện các hoạt động kinh tế nhằm
đối phó với những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, thất bại trong thị
trưêng, phù hợp với những chuẩn mực xã hội mới và ®ư¬ng đầu với những
rủi ro không ®ưîc bảo hiểm (Trần Quý Long, 2010). 

Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1976-1986 còn ®ưîc gọi là thời kỳ bao cấp,
đây là giai đoạn áp dụng mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung ở miền
Bắc cho cả nưíc sau khi thống nhất, đồng thời là giai đoạn của những tìm
tòi để thoát khỏi mô hình này. Đây cũng là thời kỳ của 2 kế hoạch năm
năm: 1976-1980 và 1981-1985. Trong giai đoạn 1976-1980, các biện pháp
cải cách của Đảng và Nhà nưíc vÉn hưíng tới việc xây dựng một mô hình
sản xuất nông nghiệp theo hưíng phát triển các hợp tác xã quy mô lớn và
mọi lao động đều đặt dưíi quyền quản lý chặt chẽ của hợp tác xã. Do chủ
trư¬ng và chính sách này, nền kinh tế nông nghiệp của nưíc ta có chiều
hưíng đi xuống. Giá trị sản lưîng nông nghiệp tăng bình quân rất thấp
(1,9%), đặc biệt là sự giảm tốc độ phát triển của các ngành trồng trọt (Viện
Kinh tế học, 1995). Chính vì vậy mà từ sau năm 1981 trở đi, nhiều biện
pháp đổi mới đã ®ưîc thực hiện để sửa đổi mô hình hợp tác xã quy mô lớn,
khắc phục những nhưîc điểm đã quá rõ ràng và để đáp ứng những nhu cầu
ngày càng tăng về lư¬ng thực và các loại sản phẩm khác. Ngày 13 tháng
1 năm 1981, Ban Bí thư Trung ư¬ng Đảng ra chỉ thị 100-CT/TW về cải
tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm đến nhóm lao động và
ngưêi lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp. Có thể nói, chỉ thị 100 ban
hành gắn trách nhiệm về quyền lợi của ngưêi nông dân với sản phẩm cuối
cùng, tạo ra động lực mới trong sản xuất nông nghiệp. Hệ thống nông
nghiệp ®ưîc đổi mới này vẫn là một bưíc chuyển dÌ dặt nhưng đã khuyến
khích các hộ nông dân đầu tư vốn liếng của mình để tăng sản lưîng và vì
vậy đã cho những kết quả khả quan trong khoảng thời gian 4 đến 5 năm
(Viện Kinh tế học, 1995). 

Nghiên cứu này ®ưîc thực hiện nhằm tập trung phân tích các khía cạnh
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của hoạt động kinh tế hộ gia đình ở khu vực nông thôn miền Bắc trong giai
đoạn 1976-1986, trả lời các câu hỏi bao gồm: Hoạt động kinh tế của hộ
gia đình trong giai đoạn 1976-1986 ở khu vực nông thôn miền Bắc có đặc
điểm và thực trạng như thế nào? Các đặc trưng của hộ gia đình và cá nhân
có ảnh hưëng như thế nào đến hoạt động kinh tế của hộ gia đình? Nghiên
cứu đã tiến hành khảo sát định lưîng với 400 ngưêi đại diện hộ gia đình
có năm kết hôn vào hai giai đoạn 1976-1980 và 1981-1985 ở hai xã Nghĩa
Hùng và Nghĩa Thắng, thuộc huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Bên
cạnh đó, một số phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm cũng ®ưîc tiến hành để
thu thập thông tin định tính nhằm lý giải và tìm hiểu sâu hơn về những
khía cạnh hoạt động kinh tế của hộ gia đình. Các câu hỏi hồi cố ®ưîc sử
dụng để tiến hành thu thập thông tin về hoạt động kinh tế hộ gia đình trong
giai đoạn 1976-1986. 

2. Đặc điểm và thực trạng hoạt động kinh tế của hộ gia đình nông
thôn miền Bắc giai đoạn 1976-1986

2.1. Các nguồn lực của hoạt động sản xuất

Đất đai

Hoạt động kinh tế của hộ gia đình ở khu vực nông thôn miền Bắc Việt
Nam giai đoạn 1976-1980 chịu ảnh hưëng sâu sắc của các chính sách
nông nghiệp, phát triển kinh tế nông hộ. Mét trong những đặc trưng đó là
quá trình tiến hành hợp tác hoá nông nghiệp, hầu hết các hộ gia đình đều
tham gia hợp tác xã và hoạt động kinh tế theo mô hình này. Vì vậy, từ
những năm 1960, diện tích đất nông nghiệp đều thuộc sở hữu tập thể của
hợp tác xã nông nghiệp mà thành viên hộ gia đình chỉ có thể tham gia lao
động trên diện tích này với tư cách là xã viên. 

Diện tích đất canh tác của gia đình bị thu hẹp chỉ còn 5% đất canh tác
toàn xã với mục tiêu để bù đắp cho các hộ xã viên một khoản thu nhập
bằng tiền bên cạnh phần thu nhập chủ yếu bằng lư¬ng thực từ lao động tập
thể. Hoạt động kinh tế trên phần đất nhỏ bé này trực tiếp đem lại lợi ích
cho ngưêi nông dân nên nó đã nhanh chóng thu hót ®ưîc sự đầu tư sức
lực, tiền bạc và tâm trí của các hộ gia đình vào đó. Kết quả là, trong suốt
thời kỳ hợp tác hóa, sản xuất của kinh tế gia đình đã nhanh chóng đạt tới
50% tổng thu nhập của mỗi hộ gia đình xã viên (Nguyễn Đức Truyến,
2003).

Giai đoạn 1981-1986 với việc thực hiện khoán sản phẩm theo chỉ thị
100, hé gia đình ®ưîc giao đất để thực hiện hoạt động sản xuất nông
nghiệp. Đất sản xuất ®ưîc chia theo số thành viên của hộ gia đình với mỗi
khẩu ®ưîc chia khoảng 1,5 sào (540 m2). Đất đai thuộc quyền sở hữu của
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toàn dân còn chính quyền các hợp tác xã là ngưêi có quyền chi phối, giao
đất sử dụng cho các hộ gia đình. Bởi vậy, quy mô đất đai của các hộ gia
đình tùy thuộc vào số thành viên của mình và về mặt này có tính chất bình
quân. Các hộ gia đình có thể mở rộng quy mô đất đai bằng cách nhận đấu
thầu vưên cây, ao cá, các vùng đất thấp tròng nuôi tôm cá, tuy nhiên cũng
ở một phạm vi rất giới hạn (Trần Đức, 1991).

Lao động

Mỗi hộ gia đình bao gồm một cấu trúc tuổi tác, giới tính, lao động,
nghề nghiệp riêng. Cấu trúc này cho phép hộ sử dụng nguồn lực rất linh
hoạt theo nhiều chiều một cách có hiệu quả. Đây là nét riêng làm cho hộ
gia đình và các đơn vị kinh tế khác có sự khác biệt nổi bật.

Đặc trưng cơ bản của lao động trong hoạt động kinh tế hộ gia đình ở
khu vực nông thôn miền Bắc trong giai đoạn 1976-1986 là hầu hết lao
động không ®ưîc xem như dưíi hình thái hàng hóa hay nói cách khác sức
lao động đó không phải là hàng hóa. Lao động này chủ yếu tự phục vụ gia
đình nhằm thỏa mãn các nhu cầu vật phẩm của gia đình. Mục đích sản
xuất của hộ không phải chủ yếu để kiếm lợi nhuận. 

Đóng góp kinh tế của các thành viên là điều kiện để duy trì đời sống
vật chất gia đình, có thể bằng các hoạt động sản xuất ®ưîc tổ chức ở phạm
vi trong gia đình hoặc ngoài gia đình. Nghiên cứu cho thấy hoạt động kinh
tế hộ gia đình ở nông thôn có các đặc điểm như sử dụng lao động trong
gia đình là chủ yếu, động viên mọi ngưêi trong gia đình tham gia.

Nguồn nhân lực lao động trong hoạt động kinh tế hộ gia đình chủ yếu
chỉ ®ưîc đào tạo theo cơ chế truyền thống, tức là tự đào tạo và truyền nghề
theo hình thức cha truyền con nối. Số lao động ®ưîc đào tạo chủ yếu là
các cán bộ quản lý hợp tác xã và ủy ban nhân dân. Sự yếu kém về đào tạo
của nhân lực lao động gia đình tất yếu gây ra những khó khăn của cá nhân
trong việc tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật và tiến hành hoạt động kinh
tế hộ gia đình.

Lao động sống vẫn là chủ yếu trong hoạt động sản xuất nông nghiệp
của hộ gia đình ở cả hai giai đoạn nhận khoán việc và nhận khoán sản
phẩm từ hợp tác xã. Ngay khâu làm đất, có những hộ gia đình phải tự cuốc
đất rồi làm cho đất tơi xốp bằng chính sức lao động của mình, đơn giản là
họ không có tiền để thuê trâu của hợp tác xã cày bừa.

“Họ có tiền họ mưîn trâu, mưîn trâu thì phải trả tiền. Không có tiền thuê trâu
thì hai vợ chồng phải cuốc cả mẫu ruộng. Cuốc xong lại dùng cuốc văm nhỏ đất,
rồi cào đất, cứ rùa đi rùa lại” [PVS, nữ giới, sinh năm 1960].
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“Hồi đấy cái gì cũng làm bằng tay chân. Đi gặt về kéo đá mới ra hạt thóc, làm
gì có máy móc. Bây giờ lớp trẻ không tưëng tưîng ®ưîc cối xay, cối giã là ra sao”
[PVS, nữ giới, sinh năm 1962]. 

Theo số liệu khảo sát, quy mô hộ gia đình là 5,03 ngưêi, số thành viên
trong độ tuổi lao động là 3,0 ngưêi, số thành viên phụ thuộc (trẻ em dưíi
15 tuổi và ngưêi cao tuổi từ 65 tuổi trở lên) trung bình là 0,77. Chỉ có
19,4% hé gia đình có tỷ lệ phụ thuộc là 0,5 (hai lao động nuôi một ngưêi
phụ thuộc). Khoảng 50% hộ gia đình có tỷ lệ phụ thuộc là bằng hoặc lớn
hơn 1 (mét lao động nuôi một ngưêi phụ thuộc trở lên). Xét theo quy mô
gia đình và tỷ lệ phụ thuộc, chúng ta có thể thấy những khó khăn của kinh
tế hộ gia đình khi mỗi lao động phải nuôi 1 đến 2 nhân khẩu. Tuy nhiên,
tỷ lệ này là hết sức tư¬ng đối. Bởi vì, trong hoạt động kinh tế hộ gia đình,
chỉ trừ những trẻ em còn nhỏ tuổi và ngưêi cao tuổi không còn khả năng
sinh hoạt bình thưêng, còn tất cả mọi thành viên gia đình đều tham gia
một số công việc trong hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với khả
năng và trách nhiệm của mỗi ngưêi. Thật vậy, một trẻ em đang ở trong độ
tuổi học tiểu học đã có thể tham gia các công việc trong hoạt động kinh tế
hé gia đình như chăn trâu, cắt cá, cấy, gặt để giúp đỡ cha mẹ. Những ngưêi
cao tuổi cũng có thể làm những việc tư¬ng tù hay hơn thế nữa, bởi vì họ
không chỉ có kinh nghiệm sản xuất, uy tín và khả năng quản lý các hoạt
động kinh tế trong gia đình mà đôi khi là thể hiện vai trò hay quyền lực
của mình trong đời sống gia đình.

2.2. Tổ chức lao động

Hoạt động kinh tế của hộ gia đình ở khu vực nông thôn miền Bắc Việt
Nam giai đoạn 1976-1986 chịu ảnh hưëng sâu sắc của các chính sách
nông nghiệp, phát triển kinh tế nông hộ. Trong giai đoạn 1976-1980, một
trong những đặc trưng của chính sách phát triển kinh tế đó là quá trình tiến
hành hợp tác hoá nông nghiệp, hầu hết các hộ gia đình đều tham gia hợp
tác xã và hoạt động kinh tế theo mô hình này. Thành viên hộ gia đình trong
độ tuổi lao động tham gia hợp tác xã với tư cách là xã viên và trực tiếp
hoạt động trong phạm vi đội sản xuất. Đội sản xuất là đơn vị sản xuất trực
tiếp và thu hoạch sản phẩm của hợp tác xã. Nhìn chung đội sản xuất có
trách nhiệm bố trí công việc đầy đủ cho các xã viên trong đội, đảm bảo
không có ai trong đội là không có việc làm.

Trong giai đoạn 1981-1986, do việc thực hiện chính sách mới là khoán
sản phẩm nên hộ gia đình nhận khoán sản phẩm từ hợp tác xã. Quá trình
sản xuất nông nghiệp vẫn ®ưîc chia thành tám công đoạn bao gồm cày,
tưíi tiêu, sản xuất giống, phân bón, phun thuốc trừ sâu, cấy, chăm sóc cây
trồng và thu hoạch. Năm công đoạn đầu vẫn thuộc về tập thể còn ba công
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đoạn sau ®ưîc cá thể hóa, hộ gia đình trở thành đơn vị sản xuất độc lập.
Như vậy không nhất thiết là tất cả các thành viên của gia đình đều tham
gia vào các khâu này mà chỉ những ngưêi đã có đủ điều kiện tham gia sản
xuất nông nghiệp. Khoán sản phẩm, tuy trên danh nghĩa là giao ruộng đất
cho ngưêi lao động, có tính thêm lao động phụ quy đổi nhưng khi sản xuất
thì họ thực hiện theo quy mô gia đình. Trong quy mô sản xuất gia đình,
lao động phụ và thời gian nhàn rỗi ®ưîc sử dụng cho sản xuất. Sản xuất
gia đình trên những thửa ruộng nhận khoán về thực chất là sự nhận gia
công của từng gia đình với tập thể theo phư¬ng hưíng, kế hoạch sản xuất
của tập thể (Hữu Thọ, 1989).

Các hộ gia đình nông dân ở đồng bằng Bắc Bộ luôn có thể khắc phục
tình trạng thiếu công cụ sản xuất bằng cách trao đổi công cụ hay giúp đỡ
lẫn nhau trong quan hệ họ hàng và thôn xóm (Nguyễn Đức Truyến, 2003).
Do đáp ứng yêu cầu của thời vụ canh tác hoặc lịch lao động của hợp tác
xã cho nên giữa các hộ gia đình có hoạt động đổi công cho nhau. Dựa trên
quan hệ huyết thống hoặc quan hệ hàng xóm, láng giềng mà hoạt động đổi
công này có thể ®ưîc tiến hành. Hoạt động hỗ trợ, đổi công cho nhau giữa
các gia đình ®ưîc thỏa thuận với nhau dựa trên đơn vị cơ bản là “ngày
công” mà không phân biệt việc làm cụ thể. Có thể ngưêi này giúp ngưêi
kia cấy lúa còn ngưêi kia giúp lại ngưêi này gặt lúa. Hé gia đình luôn cố
gắng duy trì hệ thống tư¬ng trợ giúp đỡ lẫn nhau truyền thống trong họ
hàng hoặc cộng đồng thôn xóm để dự phòng những tình huống mà hoạt
động kinh tế hộ gia đình không thể tự túc trong sản xuất và sinh hoạt. Phân
tích thông tin định tính cho thấy, trong những lúc thời vụ khẩn trư¬ng, nhu
cầu lao động vưît khả năng của hộ gia đình, xuất hiện việc đổi công, làm
giúp trong cộng đồng, giữa các hộ gia đình với nhau.

“Không cấy kịp thì phải đi đổi công cho nhau, bởi vì nhà mình ít ngưêi thì nhờ
ngưêi đến cấy cho mình. Hoặc chồng đi kéo bừa cho hàng xóm thì hôm sau họ
cấy lại cho mình” [PVS, nữ giới, sinh năm 1962].

“Phải nhờ cha mẹ đôi bên, các em giúp đỡ lúc cấy, gặt” [PVS, nam giới, sinh
năm 1960].

2.3. Cơ cấu hoạt động kinh tế 

Hoạt động kinh tế hộ gia đình có xu hưíng đa dạng hóa các hoạt động
kinh tế, nhưng đồng thời vẫn giữ các hoạt động sản xuất nông nghiệp như
là cơ sở cho mọi hoạt động kinh tế hộ gia đình. Xu hưíng này đã biến cơ
cấu hoạt động kinh tế hộ gia đình thành ba loại chủ yếu. Loại thứ nhất là
những hộ chỉ tập trung vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp hay ®ưîc
gọi là các hộ thuần nông. Các hộ này trên thực tế chỉ làm nông nghiệp và
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chăn nuôi. Đó là những hộ chỉ có sức lao động, ngoài ra họ không có bất
cứ nguồn lực nào khác như vốn, kinh nghiệm kỹ thuật hay quan hệ thị
trưêng để đầu tư phát triển sản xuất. Loại hộ thứ hai ®ưîc gọi là những hộ
hoạt động kinh tế hỗn hợp, đây là những hộ kết hợp sản xuất nông nghiệp
với chăn nuôi gia đình và các hoạt động phi nông nghiệp như buôn bán,
thủ công và dịch vụ. Những hộ gia đình này vừa có vốn, lao động, kinh
nghiệm kỹ thuật và quan hệ thị trưêng nhưng chưa thực sự có điều kiện
để có thể chỉ sống bằng các nguồn thu nhập phi nông nghiệp. Loại hộ có
hình thức hoạt động kinh tế thứ ba ®ưîc gọi là hộ phi nông nghiệp. Đây là
các hộ chỉ tập trung vào các hoạt động sản xuất phi nông nghiệp nhưng có
thể trên danh nghĩa họ vẫn là hộ nông nghiệp. Những hộ này vẫn nhận
ruộng canh tác nhưng có thể cho thuê, cho mưîn. Đặc trưng chung của
loại hộ này là có nguồn vốn, có trình độ tổ chức sản xuất, có quan hệ thị
trưêng. So với hai loại hộ trưíc, năng lực kinh tế của hộ phi nông nghiệp
thưêng cao hơn.

Kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ hộ gia đình thuần nông nghiệp chiếm
một nửa, 53,3%, hộ có hình thức hoạt động kinh tế hỗn hợp chiếm 44,2%
và chỉ có 2,5% hộ hoạt động theo hình thức phi nông nghiệp. Qua đó cho
thấy, nông nghiệp vẫn là cơ sở và chỗ dựa cho mọi hoạt động kinh tế của
hé gia đình. Bởi vì, đối với đa số cư dân nông thôn ở đồng bằng Bắc Bộ,
mục tiêu chính của hoạt động kinh tế hộ gia đình vẫn là đảm bảo đủ khẩu

Bảng 1. Mối liên hệ giữa cơ cấu kinh tế hộ và một số đặc trưng của hộ 
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phần lư¬ng thực tối thiểu cho mọi thành viên hộ gia đình, đáp ứng nhu cầu
đầu tư trở lại cho sản xuất nông nghiệp bằng một lưîng hạt giống cần thiết
và những vật liệu sản xuất khác như phân bón và để duy trì và phát triển
các hoạt động kinh tế phụ khác. 

Mối liên hệ giữa cơ cấu hoạt động kinh tế hộ gia đình với một số đặc
trưng của hộ ®ưîc trình bày ở bảng 1. Vì tỷ lệ hộ gia đình phi nông nghiệp
quá nhỏ nên ®ưîc gộp với hộ hỗn hợp thành nhóm “không thuần nông”.
Kết quả phân tích cho thấy có sự khác biệt không lớn giữa cơ cấu kinh tế
hé gia đình ở hai giai đoạn kết hôn của ngưêi đại diện hộ gia đình. Sau 5
năm kết hôn, tỷ lệ gia đình có hoạt động thuần nông giảm đi, tuy nhiên ở
mức không lớn (6 điểm phần trăm). Tỷ lệ phụ thuộc của hộ gia đình cũng
không có mối liên hệ rõ rệt với loại hộ. Tuy nhiên, học vấn của ngưêi
chồng có mối liên hệ với loại hình hoạt động kinh tế hộ gia đình. Theo đó,
học vấn ngưêi chồng cao hơn thì tỷ lệ hộ gia đình có tham gia thêm các
hoạt động ngoài nông nghiệp cao hơn. Chỉ có 31,1% hộ gia đình có hoạt
động kinh tế không thuần nông ở nhóm ngưêi chồng có học vấn tiểu học,
trong khi tỷ lệ này tăng lên ở mức 42% trong nhóm ngưêi chồng có học
vấn trung học cơ sở và đạt 56,1% ở nhóm ngưêi chồng có học vấn trung
học phổ thông trở lên. Loại hình hoạt động kinh tế hộ gia đình có mối liên
hệ với mức sống. Những hộ gia đình nghèo có tỷ lệ hoạt động kinh tế
thuần nông là 58,5%, trong khi đó tỷ lệ này ở hộ không nghèo là 45,3%. 

2.4. Đa dạng hóa nguồn thu nhập

Trong khi thu nhập thấp và thiếu là nguyên nhân chính làm cho hộ gia
đình không thỏa mãn thì việc tạo ra thu nhập ngoài việc làm chính là một
hoạt động mà ngưêi Việt Nam đã thể hiện là ngưêi rất hiểu biết và khéo
léo, chứng minh khả năng thực thi của họ (Nolwen Henaff và Jean Yves
Martin, 2001). Đa dạng hóa nguồn thu nhập là một chiến lưîc sinh kế phổ
biến của mọi nhóm xã hội nhằm thích ứng với những điều kiện biến đổi
của đời sống xã hội. Thông qua việc đa dạng hóa, hộ gia đình tìm kiếm
thu nhập từ các công việc khác nhau để có thể đối phó với những tình
huống như thu nhập từ cây lư¬ng thực thấp, sâu bệnh cây trồng, giảm giá
sản phẩm, hoặc tình trạng không có việc làm hơn là chỉ trông chờ tất cả
thu nhập từ một nguồn duy nhất. Trong thực tế, khả năng đa dạng hóa hoạt
động kinh tế hộ gia đình còn phụ thuộc vào năng lực con ngưêi của các
thành viên, những cơ hội nảy sinh và cả những chiến lưîc sinh kế của hộ
gia đình (Trần Đức, 1991).

Theo kết quả khảo sát, nguồn thu nhập của hộ gia đình ở cả hai giai
đoạn 1976-1980 và 1981-1986 khá đa dạng với 8 nguồn khác nhau.
Nguồn thu nhập từ làm ruộng chiếm tỷ lệ cao nhất, 87,2%, tiếp theo là từ
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chăn nuôi, 62,9%. Trong số các nguồn thu nhập, tỷ lệ hộ gia đình có thu
nhập từ buôn bán, dịch vụ là thấp nhất, 6,4%. Qua đó cho thấy, cơ cấu kinh
tế nông nghiệp truyền thống vẫn ®ưîc duy trì ở đại bộ phận hộ gia đình,
trong đó cây lúa và con lợn vẫn là hai đối tưîng sản xuất chủ yếu.

Tính chung, 86,7% hộ gia đình có hoạt động đa dạng hóa nguồn thu
nhập trong 5 năm đầu của cuộc hôn nhân. Trong giai đoạn khó khăn của
đất nưíc cộng với kinh tế của vùng đang ở trong tình trạng kém phát triển,
hầu như không có công nghiệp, tỷ lệ hộ gia đình có hoạt động đa dạng hóa
nguồn thu nhập như vậy thể hiện tính đa dạng cao. Hơn nữa, điều đó cũng
cho thấy các hộ gia đình đã xây dựng các chiến lưîc sinh kế phù hợp với
nguồn vốn nhân lực, vốn xã hội, vốn tài sản, vốn tài chính của họ và đối
phó với những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp. 

Hoạt động đa dạng hóa nguồn thu nhập của hộ gia đình không có khác
biệt ở các giai đoạn kết hôn. Tư¬ng tự, số lưîng thành viên gia đình cũng
không có mối liên hệ với hoạt động đa dạng hóa nguồn thu nhập của hộ
gia đình.

Học vấn của ngưêi chồng càng cao thì tỷ lệ đa dạng hóa nguồn thu
nhập của hộ gia đình càng cao (Biểu đồ 1). 82,2% hộ gia đình ở nhóm
ngưêi chồng có học vấn tiểu học có hoạt động đa dạng hóa nguồn thu
nhập, tỷ lệ này ở nhóm ngưêi chồng có học vấn trung học cơ sở là 85,2%
và ở nhóm có học vấn trung học phổ thông trở lên là khoảng 93%. Qua đó
cho thấy, ngưêi chồng có học vấn cao hơn thì có khả năng am hiểu hoặc
năng động hơn trong việc tìm kiếm thêm các việc làm khác nhằm có thêm
thu nhập cho hộ gia đình.

Biểu đồ 1. Tỷ lệ đa dạng hóa nguồn thu nhập của hộ gia đình 
theo một số đặc trưng
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So với hộ gia đình có mức sống nghèo, tỷ lệ đa dạng hóa các nguồn thu
nhập của hộ gia đình không nghèo cao hơn gần 10 điểm phần trăm, 92,5%
so với 82,9%. Mối quan hệ giữa mức sống với hoạt động đa dạng hóa thu
nhập của hộ gia đình có thể là tư¬ng hỗ. Nghĩa là việc đa dạng hóa thu
nhập làm cho hé gia đình có mức sống cao hơn hoặc ngưîc lại gia đình có
mức sống cao hơn có điều kiện đầu tư vốn, trang thiết bị kỹ thuật để có
thêm nhiều nguồn thu nhập.

Ngoài phát triển việc trồng lúa và nuôi lợn, hai ngành nghề sản xuất
truyền thống, thì hoạt động kinh tế của hộ gia đình còn có các nghề phụ
bao gồm ngành nghề thủ công, thư¬ng nghiệp và dịch vụ. Làm thêm nghề
khác (hay nghề phụ) là một chỉ báo về xu hưíng đa dạng hóa nghề nghiệp
và nguồn thu nhập của hộ gia đình. Nghề phụ thể hiện chiến lưîc sinh kế
linh hoạt, tận dụng vốn lao động, cùng các nguồn vốn tài nguyên, tài
chính, vị thế nhà ở (dùng cho buôn bán dịch vụ) trong gia đình để tăng thu
nhập. Thêm vào đó, các hoạt động kinh tế phi nông nghiệp ®ưîc coi là một
phư¬ng tiện để tích cãp các khoản thu nhập phụ bằng tiền mặt nhằm trang
trải cho các chi phí quan trọng như đóng thuế cho Nhà nưíc, đóng góp cho
địa phư¬ng hay chi trả các khoản dịch vụ sản xuất. Những chi phí cho việc
duy trì các quan hệ gia đình, họ hàng và thôn xóm cũng quan trọng không
kém và cần những khoản chi phí không nhỏ (Nguyễn Đức Truyến, 2003).
Theo kết quả khảo sát, 40% hộ gia đình có hoạt động làm thêm nghề phụ
trong khoảng thời gian 1976-1986. Trong số các nghề phụ, hộ gia đình
làm thêm nghề phụ là đan lát chiếm tỷ lệ cao nhất, 13%, tiếp theo là đánh
bắt thủy sản, 10,6%, những nghề còn lại có tỷ lệ từ 6% trở xuống.

3. Kết luận

Hoạt động kinh tế hộ gia đình ở khu vực nông thôn ở miền Bắc trong
giai đoạn 1976-1986 ®ưîc tiến hành trong khuôn khổ chính sách của Nhà
nưíc từ khoán việc đến khoán sản phẩm trưíc khi đi đến khoán gọn. Trong
thời kỳ này thể chế kinh tế hộ gia đình ở khu vực nông thôn vẫn tồn tại và
đóng góp không nhỏ vào việc phát triển nông nghiệp. Rõ ràng kinh tế hộ
gia đình có sức sống dẻo dai và khó bị xóa bỏ bằng mệnh lệnh. Có thể nói,
kinh tế hộ gia đình ở nông thôn miền Bắc trong giai đoạn 1976-1986 là
mét bộ phận quan trọng của nền kinh tế, là một lực lưîng to lớn trong việc
quản lý và sử dụng các nguồn lực trong nông nghiệp nông thôn. Hộ gia
đình thực hiện hoạt động kinh tế trong điều kiện mà nền kinh tế vẫn chủ
yếu hoạt động nông nghiệp, vai trò tác động của công nghiệp còn rất yếu
ớt. Các hộ gia đình vẫn còn duy trì trạng thái hoạt động kinh tế mang tính
tự nhiên, truyền thống của làng xã.



Dù thuộc loại hình thức kinh tế nào, ở trình độ tổ chức và hoạt động sản
xuất kinh doanh như thế nào thì hộ gia đình vẫn là đơn vị hoạt động kinh
tế tự chủ. Các hình thức kinh tế hợp tác không làm mất vai trò của kinh tế
hộ gia đình, “hòa tan” hộ gia đình vào tập thể, biến cá thể thành tập thể.
Ngưîc lại, hộ gia đình luôn là đơn vị kinh tế độc lập, phát triển một cách
tự chủ và năng động. Các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trở thành điều
kiện, môi trưêng để hỗ trợ cho sự phát triển đầy đủ hơn của các hộ gia đình
ở những công việc mà hộ không làm ®ưîc hoặc làm kém hiệu qu¶.n

Chú thích
(1) Bài viết là sản phẩm của Đề tài khoa học cấp cơ sở “Hoạt động kinh tế của

hộ gia đình ở khu vực nông thôn miền Bắc giai đoạn 1976-1986 ” năm 2018 của
Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới. 
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